Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 34:                                                    Ngày soạn:  23 - 4 - 2018
                                                                                Ngày dạy:  Thứ hai ngày  30 - 4 – 2018 ( Dạy ghép )
            Buổi sáng:                          
                                           Tiết 2 + 3:                  Tập đọc                          
Người làm đồ chơi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc rành mạch toàn bài, đọc đúng các từ khó; Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. 
- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải ( SGK ); Hiểu ND của bài: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi.
- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp, thể hiện sự cảm thông và ra quyết định. 
- GDHS lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng những người lao động.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ). Bảng phụ để HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, hỏi ý kiến chuyên gia.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  - HS đọc TL bài  Lượm  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu ND câu chuyện.
b. Các hoạt động : 

Tiết 1:

* HĐ 1: Luyện đọc.

+ GV đọc mẫu toàn bài - 1 HS đọc lại toàn bài.

+ HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV l​ưu ý HS luyện đọc đúng các từ:
 sào nứa, xúm lại, nặn, làm ruộng, suýt khóc, nông thôn, ...
+ HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc.
+ GV dùng bảng phụ HDHS đọc một số câu:

       Tôi suýt khóc, / nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: //
      - Bác đừng về. // Bác ở đây làm đồ chơi / bán cho chúng cháu . // ( giọng cầu khẩn ).
      - Nhưng độ này / chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. // ( trầm, buồn ).
      - Cháu mua / và sẽ rủ các bạn của cháu cùng mua. // ( nhiệt thành, sôi nổi ).
+ HS đọc các từ ngữ được chú giải ( SGK - T.134 ). 
+ HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài - CN ).
Tiết 2:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hư​ớng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn  + trả lời câu hỏi SGK.

+ HS đọc đoạn 1 + TLCH1 ( SGK ): Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu, bán rong trên các vỉa hè thành phố.
- GV nêu tiếp CH 2 ( SGK ): Các bạn xúm đông lại ở những chỗ đựng cái sào nứa cắm đồ chơi của bác. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem hai bàn tay bác khéo léo tạo nên những con giống rực rỡ sắc màu. 
+ HS đọc tiếp đoạn 2 + TLCH 3 ( SGK ): Vì đồ chơi mới bằng nhựa xuất hiện, chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.
- GV hỏi thêm: Bạn nhỏ trong truyện có thái độ như thế nào khi nghe tin bác Nhân định chuyển về quê làm ruộng ?( Bạn suýt khóc vì buồn, cố tỏ ra bình tĩnh nói với bác: " Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. " )
+ HS đọc tiếp đoạn 3 + TLCH 4 ( SGK ): Bạn đập con lợn đất, đếm được hơn mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn nhỏ trong lớp mua giúp đồ chơi của bác.
- GV hỏi thêm: Hành động của bạn nhỏ cho thấy bạn là người thế nào ?
 ( Bạn rất nhân hậu, thương người, dám chi số tiền dành dụm của mình để mang lại niềm vui cho người khác ). ...
+ GV nêu CH 5 ( SGK ) - HSTL: Cảm ơn cô bé ( cậu bé ) tốt bụng. / Cảm ơn cháu đã an ủi Bác. / ...
- GV chốt ND bài -> GHDHS tấm lòng nhân hậu, tình cảm yêu quý người lao động.
* HĐ 3: Luyện đọc lại: 

- GV tổ chức cổ HS thi đọc theo nhóm ( HS tự phân vai thi đọc lại câu chuyện ). 
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV hỏi HS: Em thích nhân vật nào trong câu chuyện ? Vì sao ?
- GV nhận xét tiết học, dặn HS đọc kĩ lại truyện, nhớ truyện để CB cho tiết kể chuyện sau.

                                       Tiết 4:
                     Toán
T.161: ôn tập về phép nhân, phép chia ( tiếp theo )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Giúp HS củng cố về nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học; Thuộc các bảng nhân, bảng chia để tính nhẩm; Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính 
( trong đó có một dấu nhân hoặc chia );  Biết giải bài toán có một phép chia; Nhận biết một phần mấy của một số.

- Rèn kĩ năng thực hành giải toán về phép nhân và phép chia; KN nhận biết một phần mấy của một số.

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: 

- Hình vẽ minh hoạ BT 4 ( SGK ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.173 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS vận dụng các bảng nhân, chia đã học tự tính nhẩm rồi ghi KQ tính vào vở.

- Một số HS nêu miệng KQ. Lớp nhận xét, chữa bài.
- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về đặc điểm của mỗi cột tính -> nhận xét về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- GV củng cố về các bảng nhân, chia đã học, về quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV lưu ý HS: tính lần lượt từ trái sang phải và trình bày như đã quy định, chẳng hạn: 

       2  x  2  x  3  =  4  x  3                                        3  x  5  -  6  =  15  -  6

                           =   12                                                                 =  9

- HS tự làm các phần còn lại vào vở.

- 2 HS lên bảng làm, nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu phép tính giải.

- HS tự  ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Củng cố cho HS về KN trình bày giải bài toán vận dụng bảng chia 3.

+ Bài 5: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hỏi HS về từng thành phần chưa biết trong mỗi phép tính.

- HS nêu nhận xét về đặc điểm của mỗi phép tính.

- HS tự nhẩm tính rồi nêu miệng KQ. HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố về ý nghĩa của số 0 trong các phép tính.
+ Bài 4 ( HS làm thêm – nếu còn thời gian ): 
- HS quan sát hình vẽ trong SGK, nêu miệng câu TL.

- Củng cố KN nhận biết về 1/ 4 ( bằng hình vẽ ).

3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố, khắc sâu KT về phép nhân, phép chia.

- GV nhận xét tiết học; Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục ôn tập KT đã học để CB cho thi KS cuối năm.

                  Buổi chiều:
                                        TiÕt 1:                      TIẾNG VIỆT (*)                              
TĐ: cháy nhà hàng xóm

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc l​ưu loát toàn bài. Biết ngắt, nghỉ hơi đúng. Bước đầu biết thay đổi giọng đọc phù hợp với diễn biến của câu chuyện: khẩn trương khi kể về đám cháy, chậm rãi khi nói về suy nghĩ của anh chàng ích kỉ.

- Hiểu được nghĩa các từ ngữ được chú giải ở trong bài. Hiểu ND truyện: Thấy cháy nhà hàng xóm vẫn bình chân như vại, không lo giúp hàng xóm dập đám cháy thì tai hoạ sẽ đến với chính mình: lửa nhà hàng xóm sẽ bén sang nhà mình, thiêu sạch nhà cửa, của cải của chính mình. Câu chuyện khuyên chúng ta nên quan tâm, giúp đỡ người khác.
- GDHS biết quan tâm, giúp đỡ người khác.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK. Bảng phụ để HD luyện đọc.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS nối tiếp nhau đọc bài  Người làm đồ chơi  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lư​u ý HS đọc đúng các từ ngữ: làng nọ, ra sức, trùm chăn, nào ngờ, tàn lửa, ngọn lửa, ...
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... "chẳng việc gì mình phải bận tâm".

+ Đoạn 2: phần còn lại.

- GV HDHS: thay đổi giọng đọc phù hợp với diễn biến của câu chuyện:

+ Đoạn tả đám cháy: đọc giọng khẩn trương, nhấn giọng các từ ngữ: cả làng, kẻ thùng, người chậu, ai nấy, nào ngờ, bay tứ tung, bén, chồm dậy, cuống cuồng, không kịp nữa rồi, thiêu sạch.

+ Đoạn nói về suy nghĩ của anh chàng hàng xóm ích kỉ: đọc với giọng bình thản, chậm rãi, nhấn giọng ở các TN: trùm chăn, bình chân như vại, chẳng việc gì.
- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ược chú giải ở cuối bài .

- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

HS đọc thầm từng đoạn rồi trả lời các CH trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1 + TLCH 1 ( SGK ): mọi người đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy.

- GV nêu tiếp CH 2 - HS TL: Cháy nhà hàng xóm đâu phải cháy nhà mình, chẳng việc gì phải bận tâm.

+ HS đọc tiếp đoạn 2 + TLCH 3: Lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà người trùm chăn. Lúc ấy ông ta mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp. Nhà cửa, của cải của ông ta bị ngọn lửa thiêu sạch.

- GV nêu tiếp CH 4 ( SGK ): Câu chuyện khuyên chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ người khác./ ... .
* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- 3, 4 HS thi đọc lại bài văn.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài, nêu bài học rút ra từ câu chuyện.
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


                       TiÕt 2 :                                   TIẾNG VIỆT (*)
ôn LTVC: từ ngữ chỉ nghề nghiệp`

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố vốn từ ngữ  chỉ nghề nghiệp.
- Rèn kĩ năng nhận biết các TN chỉ nghề nghiệp, KN dùng từ đặt câu nói về nghề nghiệp.

- HS yêu thích các nghề.

II. chuẩn bị:

-  ND một số BT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn từ ngữ chỉ nghề nghiệp.

+ Bài 1: Viết những từ chỉ nghề nghiệp mà em biết.

- Gvnêu yêu cầu của bài, 1 HS làm mẫu.

- HS nhận xét, GV chuẩn xác.

- HS cả lớp làm bài vào vở.

- Một số HS  nối tiếp nhau đọc KQ bài làm, lớp nhận xét. 
- GV chuẩn xác, ghi một số từ đúng lên bảng.

- Củng cố vốn từ ngữ  chỉ nghề nghiệp.

+ Bài 2: Đặt 2 - 3 câu với từ vừa tìm được ở BT 1.

- HS tự làm bài vào vở, đặt câu theo yêu cầu.

- 2 HS làm trên bảng lớp.

- GV + HS nhận xét, chữa bài trên bảng.

- Một số HS đọc KQ bài làm của mình. 
- GV + HS nhận xét, tuyên dương bạn đặt câu đúng, hay.

- Củng cố về cách dùng từ, đặt câu nói về nghề nghiệp.

+ Bài 3: Gạch dưới những từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam: dòng cảm, sáng tạo,  vui vẻ, gan dạ, kiên cường, nhút nhát,  đoàn kết. 

- HS  làm bài vào vở, gạch chân dưới những từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam.

- Một số HS nối tiếp nhau đọc bài, lớp nhận xét.

- GV nhấn mạnh cho HS những từ ngữ nói lên phẩm chất tốt đẹp của nhân dân Việt Nam.

- HS tìm thêm những từ ngữ khác và nêu miệng.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu những từ ngữ chỉ về nghề nghiệp.

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS có ý thức học tập tốt.


                                           Tiết 3:                         Toán (*)                              
      Ôn tập về phép nhân, phép chia

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về các bảng nhân, chia đã học.

- Rèn kĩ năng thực hành giải toán về vận dụng các bảng nhân, chia đã học.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. Chuẩn bị: - Nội dung một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Tính nhẩm:

a)   2 x 6 =               14 : 2 =                     2 x 9 =                            16 : 2 =

      3 x 8 =               21 : 3 =                     5 x 8 =                            30 : 5 =

      4 x 7 =               20 : 4 =                     5 x 7 =                            36 : 4 =

      5 x 9 =               25 : 5 =                     4 x 4 =                            15 : 3 =

b)  20 x 3 =              40 x 2 =                   10 x 4 =                          30 x 3 =

      60 : 3 =               80 : 2 =                    40 : 4 =                          90 : 3 =

+ Bài 2: Tính:

                3 x 8 + 16 =                                      20 : 5 x 4 =

                5 x 5 - 12 =                                       40 : 5 : 2 =

+ Bài 3: Lớp 2A có 24 học sinh xếp thành 3 hàng để tập thể dục. Hỏi mỗi hàng xếp được bao nhiêu học sinh ?

+ Bài 4: Mỗi can đựng 5 lít mật ong. Hỏi 4 can như thế đựng được mấy lít mật ong ?
+ Bài 5:  Tìm y:

       a) y x 5 = 45                        b) y : 4 = 5                          c) 32 : y = 4                                  

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS về các bảng nhân, chia đã học ( a ) và quan hệ giữa phép nhân và phép chia ( b ).

+ Bài 2: Củng cố về thứ tự thực hiện các phép tính.

+ Bài 3: Củng cố KN trình bày giải toán vận dụng bảng chia 3.

+ Bài 4: Củng cố về KN trình bày giải toán vận dụng bảng nhân 4.

+ Bài 5: Củng cố về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, chia.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về phép nhõn, phép chia.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

                                         
                                                                           Ngày soạn: 24 - 4 - 2018
                                                                          Ngày dạy:  Thứ ba ngày  01 - 5 -  2018 ( Dạy ghép )
                Buổi sáng:

                                        Tiết 1:          chính tả ( nghe - viết )     
                                                   người làm đồ chơi                        
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt nội dung truyện Người làm đồ chơi. Làm đúng các bài tập phân biệt tr/ ch.

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt tr / ch.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị: - Bảng phụ viết ND bài tập 2, 3 ( a ) .
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 3 HS viết trên bảng lớp, dưới lớp viết ở bảng con: 
                   xôn xao, sóng biển, xúng xính, hoa súng, hoa sen, ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.
- GVđọc mẫu bài viết 1 lần - 2, 3 HS đọc lại. 

- HS tìm tên riêng trong bài chính tả -  GV hỏi về cách viết tên riêng của người.
- HS luyện viết các tên riêng và một số tiếng khác ở bảng con: 
             nặn đồ chơi, để dành, chuyển nghề, làm ruộng, ...

- GV đọc cho HS viết bài 

- HS đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng.
 - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- 4, 5 HS đọc lại bài ca  dao.

- Củng cố KN phân biệt: tr / ch.

+ BT 3 ( a ): - Các bước thực hiện như​ bài 2 ( 4 HS lên bảng làm bài -  mỗi em 1 câu ).
- Củng cố KN phân biệt tr/ ch.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ND bài viết. GV nhấn mạnh cách phân biệt tr / ch.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 


                                  Tiết 2:                   kể chuyện
người làm đồ chơi

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết dựa vào nội dung tóm tắt kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người làm đồ chơi ;  kể lại được toàn bộ câu chuyện.

- Rèn KN kể chuyện. HS chăm chú theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp, thể hiện sự cảm thông và ra quyết định. 
- GDHS lòng nhân hậu, biết yêu quý những người lao động.

II. chuẩn bị:
- Bảng phụ viết ND tóm tắt các đoạn của câu chuyện.

- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Bóp nát quả cam + TLCH về nội dung truyện.

- GV + HS nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Dựa vào nội dung tóm tắt, kể lại từng đoạn câu chuyện.

- 1HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ) và nội dung tóm tắt từng đoạn trên bảng. Lớp đọc thầm.

- HS dựa vào ND tóm tắt từng đoạn, tập kể từng đoạn trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. 
- Lớp, GV nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân kể tốt.

* HĐ 2: Kể toàn bộ câu chuyện.
- 3, 4 HS thi kể lại toàn bộ ND câu chuyện trước lớp.

- Lớp, GV nhận xét, bình chọn cá nhân kể tốt. 

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung câu chuyện. GV chốt -> ý nghĩa GD từ câu chuyện: Lòng nhân hậu; biết quan tâm, động viên; yêu quý những người lao động.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS kể chuyện tốt. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho ngư​êi thân nghe.


                                      Tiết 4:                       toán
                                     t. 167: ôn tập về đại lượng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 12, số 3, số 6. Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản; biết giải toán có gắn các số đo.

- Rèn KN thực hành xem đồng hồ, KN ước lượng độ dài và giải toán có gắn các số đo.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:
- Mô hình đồng hồ, hình vẽ minh hoạ BT 1 ( SGK ). 

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV hỏi HS : 1 ngày có bao nhiêu giờ ? 13 giờ còn gọi là mấy giờ chiều ? ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành xem đồng hồ.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( SGK ).
+ Bài 1 ( a ): - Yêu cầu HS xem đồng hồ trong SGK, rồi đọc giờ trên đồng hồ.

- Lớp nhận xét, GV chốt kết quả đúng.

. Củng cố KN xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 12, số 3 và số 6 ).
( b ): - GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ ( SGK ) để thấy được hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ vào buổi chiều -> nêu miệng câu trả lời.
* HĐ 2: Thực hành giải toán.

. GV tổ chức, HDHS làm các BT 2, 4 ( SGK - T.174 ) rồi chữa bài.
+ Bài 2: - HS tự  đọc, phân tích đề toán -> xác định dạng toán -> nêu tóm tắt -> cách giải. 
- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải vào vở.

- GV nhắc HS lưu ý ghi tên đơn vị đo "l ".
- 1 HS lên bảng làm bài. - Lớp nhận xét, chữa bài, chốt lời giải đúng.
- Củng cố KN trình bày giải bài toán có kèm đơn vị l.

+ Bài 4 : - HS " tưởng tượng" biết ước lượng số đo độ dài rồi điền các đơn vị mm, cm, dm, m, km thích hợp vào chỗ chấm.
- HS tiếp nối nhau nêu miệng câu TL.
- GV có thể đặt thêm câu hỏi về dm: VD: chiều dài của cái bàn học khoảng 15  ...

- HS tự giải thích được vì sao lại chọn đơn vị đo thích hợp đó. 
       VD a)  chiếc bút bi nếu ghi 15 dm thì nó dài gần bằng cạnh bàn ( vô lí ). 
- Tương tự có thể lựa chọn và giải thích với các trường hợp còn lại.

- Củng cố về cách ước lượng đơn vị đo độ dài.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu KT về cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 12, số 3, số 6 và các đơn vị đo độ dài đã học.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ư¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS ôn bài.


                                                                              Ngày soạn: 25 - 4 - 2018
                                                                                          Ngày dạy:  Thứ t​ư ngày 02 - 4 -  2018.
              Buổi sáng:

                                           Tiết 1:                      Tập đọc                              
Đàn bê của anh hồ giáo
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó. Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý. 

- Hiểu các từ ngữ đư​ợc chú giải trong bài. Hiểu ND bài: Hình ảnh rất đẹp, rất đáng kính trọng của Anh hùng Lao động Hồ Giáo.
- GDHS lòng yêu quý, kính trọng những người lao động. 
II. chuẩn bị:  - Tranh minh họa bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HDHS luyện đọc.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài Người làm đồ chơi  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

- GV Giới thiệu ND bài, g. thiệu về anh Hồ Giáo - Anh hùng Lao động ngành chăn nuôi.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- 2 HS đọc lại - Lớp đọc thầm.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu.

- GV kết hợp HDHS đọc các tiếng, từ khó: giữ nguyên, trong lành, ngọt ngào, cao vút, trập trùng, quanh quẩn, quấn quýt, nhảy quẩng, nòng nịu, quơ quơ, ...
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn: ( Đoạn 1: 3 dòng đầu; Đoạn 2: từ Hồ Giáo ... đến thành một vòng tròn xung quanh anh; Đoạn 3: phần còn lại ). 
GV dùng bảng phụ HDHS đọc đoạn 2:                               
       Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, / đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo. // Chúng vừa ăn, / vừa đùa nghịch. // Những con bê đực, y hệt những bé trai khoẻ mạnh, // chốc chốc lại ngừng ăn, / nhảy quẩng lên / rồi chạy đuổi nhau / thành một vòng tròn xung quanh anh ... //
- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK ). 
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm từng đoạn, toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK:
+ HS đọc đoạn 1 + TL câu hỏi 1 ( SGK ): Không khí: trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời: cao vút, trập trùng những đám mây trắng.

+ HS đọc tiếp đoạn 2, 3 + TL câu hỏi 2 ( SGK ). GV tách thành các câu hỏi:

- Tìm những TN, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê con với anh Hồ Giáo ? ( Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh. Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo, vừa ăn vừa đùa nghịch ).
- Tìm những TN, hình ảnh thể hiện tình cảm của những con bê đực. ( Những con bê đực chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh ).
- Tìm những TN, hình ảnh thể hiện tình cảm của những con bê cái. ( Thỉnh thoảng, một con bê cái chừng như nhớ mẹ, chạy lại chỗ Hồ Giáo, dôi mõm vào người anh nòng nịu. Có con còn sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như là đòi bế ).
+ GV nêu tiếp câu hỏi 3 ( SGK ): Đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo vì anh yêu quý chúng, chăm bẵm chúng như con ).

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- GV tổ chức cho 3, 4 HS thi đọc lại bài văn.

( HS biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp với việc gợi tả cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt êm ả, thanh bình ).
- Lớp nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt, đọc hay.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nói về ND của bài. GV chốt lại: Bài văn tả một quang cảnh đầm ấm: đàn bê quấn quýt bên anh Hồ Giáo như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ. Chúng yêu anh vì anh yêu quý, chăm sóc chúng như mẹ chăm con. -> ND chính của bài: Hình ảnh rất đẹp, đáng kính trọng của Anh hùng Lao động Hồ Giáo.
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS tiếp tục luyện đọc bài văn.


                                          Tiết 2:                      Tập viết                             
ôn các  Chữ hoa: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- Viết đúng các chữ hoa: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ); Viết đúng các tên riêng có chữ hoa 

( kiểu 2 ): Việt Nam, Nguyễn ái Quốc, Hồ Chí Minh.

- Rèn KN viết các chữ cái viết hoa: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ) theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu các chữ hoa: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 )  viết hoa, phấn màu.

- Vở Tập viết - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV KT vở HS viết bài ở nhà. Cả lớp viết chữ cái hoa V ( kiểu 2 ) đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng Việt Nam thân yêu. Cả lớp viết bảng con chữ: Việt.
- GV nhận xét, uốn nắn.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa.
- GV nhắc lại cách viết từng chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).
- HD HS luyện viết từng chữ  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết các tên riêng.
- GV viết mẫu các tên riêng: Việt Nam, Nguyễn ái Quốc; Hồ Chí Minh.

- HS đọc - GV giải thích: Nguyễn ái Quốc là tên của Bác Hồ trong thời kì Bác hoạt động bí mật ở nước ngoài.

- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.
+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.
+ Cách nối nét giữa các chữ.
- GV HD HS tập viết ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ Viết 5 chữ cái viết hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ) - mỗi chữ 1 dòng cỡ nhỏ. 

+ Viết các tên riêng: Việt Nam, Nguyễn ái Quốc; Hồ Chí Minh ( Mỗi tên riêng 1 dòng theo cỡ nhỏ ).
- HS luyện viết theo yêu cầu trên.

+ GV theo dõi, giúp HS viết đúng q. trình, hình dáng và ND. 

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết các chữ cái viết hoa ( kiểu 2 ).
                                         Tiết 3:                          Toán      
T.163: ôn tập về đại lượng
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động; Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg, km.

- Rèn KN nhận biết về thời gian; KN làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị đo độ dài, khối lượng.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: - Bảng phụ kẻ sẵn theo ND bài tập 1 ( SGK ).
- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con:

               5 x 6 + 15 =                                              36 : 4 - 7 =

- HS nhận xét, chữa bài. Củng cố cho HS về thứ tự thực hiện các phép tính.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.175 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- HS  đọc bảng, nhận biết các thông tin được cho trong bảng.

- GVHDHS so sánh các khoảng thời gian dành cho các HĐ nêu trong bảng.

 -> KL: Hà dành nhiều thời gian nhất cho HĐ học. 

- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt câu TL đúng.
- Củng cố KN nhận biết về thời gian dành cho các HĐ.

+ Bài 2: - HS tự đọc, phân tích đề bài, xác định dạng toán: Bài toán về nhiều hơn.

-> đưa ra phép tính giải ( phép cộng ).

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở, Một HS lên bảng làm bài. 

- Lớp nhận xét, GV chốt lời giải đúng.
- Củng cố cho HS về KN trình bày giải toán về nhiều hơn liên quan đến đơn vị đo KL.

+ Bài 3: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- GV vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán lên bảng, HS quan sát sơ đồ.

- GV giúp HS hiểu: Việc tìm khoảng cách giữa hai địa điểm ( nhà Phương và xã Đinh Xá ) tương ứng với việc thực hiện phép tính 20 - 11.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải toán có lời văn liên quan đến phép trừ với đơn vị đo là km.
+ Bài 4: ( HS làm thêm – nếu còn thời gian ): - HS đọc đề toán.

- GVHDHS nhận biết bài toán: Cho khoảng thời gian ( bơm trong 6 giờ ) và một mốc thời gian ( bắt đầu bơm từ lúc 9 giờ ). Tính mốc thời gian còn lại ( đến mấy giờ thì bơm xong ).

- GV giải thích: Phải bơm trong 6 giờ - tức là bắt đầu bơm từ lúc 9 giờ thì sau 6 giờ nữa

( thêm 6 giờ ) sẽ bơm xong. Sau đó HDHS đặt được phép tính: 9 giờ + 6 giờ = 15 giờ.

-> Chuyển dịch sang ngôn ngữ " thời gian " để TL câu hỏi của bài toán và trình bày lời giải:                                Bơm xong lúc:

                                     9 + 6 = 15 ( giờ ).

                                    15 giờ hay 3 giờ chiều.

                                                  Đáp số: 3 giờ chiều.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán liên quan đến đơn vị đo thời gian.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về đại lượng.
           
                                          Tiết 4:                     đạo đức
Giáo dục an toàn giao thông ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết cách đi bộ, biết qua đường trên những đoạn đường có tình huống khác nhau.

- HS biết quan sát phía trước khi đi đường; Biết chọn nơi qua đường an toàn.
- HS có thói quen quan sát trên đường đi, chú ý khi đi đường.
II. chuẩn bị:

- GV: Tranh vẽ về một vài tình huống khi tham gia giao thông ( SGK  - Bài 4 ).
- Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Thế nào là an toàn ? Thế nào là nguy hiểm ?
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Quan sát tranh.
+ Mục tiêu: Giúp HS  nhận thức được những hành vi đúng / sai để đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường.

+ Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 5 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát các hình vẽ trong SGK, thảo luận nhận xét các hành vi đúng / sai trong mỗi bức tranh.

- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm, nêu các hành vi đúng / sai trong mỗi bức tranh.

- Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến và giải thích lí do tại sao nhóm mình lại nhận xét như vậy.

- GV hỏi:  . Những hành vi nào, của ai là đúng ?

                 . Những hành vi nào, của ai là sai ?

- HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- GV chốt lại: Khi đi bộ trên đường, các em cần thực hiện tốt điều gì ? ( Đi sát lề đường bên phải ( đi trên vỉa hè ), luôn nắm tay người lớn ).

- > KL: . Khi đi bộ trên đường, các em cần đi trên vỉa hè, nơi không có vỉa hè phải đi sát bên lề đường.

. Đi đúng đường dành riêng cho người đi bộ. ở ngã tư, ngã năm, ... muốn qua đường phải đi theo tín hiệu hay chỉ dẫn của CSGT.

* HĐ 2: Thực hành theo nhóm.
+ Mục tiêu:  Giúp HS  có kĩ năng thực hiện những hành vi đúng khi đi bộ trên đường.
+ Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về 1 tình huống:
a) Nhóm 1: Nhà em và nhà bạn Lan ở cùng một ngõ hẹp. Em sang nhà Lan rủ Lan đi học. Em và Lan cần đi trên đường như thế nào để đến trường một cách an toàn ? ( Đi sát bên lề đường, đường hẹp phải đi hàng một, chú ý tránh xe đạp, xe máy ).
b) Nhóm 2: Em và mẹ cùng đi chợ. Trên đường về đi qua đoạn đường có nhiều vật cản trên vỉa hè. Em và mẹ cần đi như thế nào để đảm bảo an toàn ? ( Đi tránh xuống lòng đường nhưng phải đi sát lề đường, chú ý xe đạp, xe máy và nắm tay mẹ ).

c) Nhóm 3: Hôm nay em và chị em đang học ở trường THPT cùng đi học về, phải qua đường, nơi không có đèn tín hiệu và vạch đi bộ qua đường. Trên đường có nhiều xe cộ đi lại. Em và chị em cần phải qua đường như thế nào để đảm bảo an toàn ? ( Chờ cho ô tô đi qua, quan sát xe đạp, xe máy phía tay trái, hai chị em dắt tay nhau đi thẳng qua đường, di nhanh, sang nửa bên kia đường chú ý nhìn tránh xe cộ ở phía tay phải ).
d) Nhóm 4: Em muốn qua đường nhưng quãng đường ấy rất nhiều xe cộ qua lại. Em phải làm gì để qua đường an toàn ? ( Nhờ người lớn dắt qua đường ).
- Các nhóm thảo luận từng tình huống, tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

- Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV hỏi thêm: 

. Không nên qua đường ở những nơi như thế nào ?

. Khi đi bộ qua đường ở nơi không có đèn tín hiệu, ta phải quan sát đường như thế nào ?

. Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu các em không thực hiện tốt những quy định khi đi bộ trên đường ? 
- GV kết luận: . Khi đi bộ trên đường, các enm cần quan sát đường đi, không mải nhìn quầy hàng hoặc vật lạ hai bên đường, chỉ qua đường ở những nơi có điều kiện an toàn.

 ( có vạch đi bộ qua đường ).

. Cần quan sát kĩ xe đi lại khi qua đường, nếu thấy khó khăn cần nhờ người lớn giúp đỡ.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi: Khi đi bộ trên đường, các em cần thực hiện tốt điều gì ? Điều gì sẽ xảy ra nếu các em không thực hiện tốt những quy định khi đi bộ trên đường ? 

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS luôn nhớ và chấp hành đúng những quy định khi đi bộ và qua đường.


                                                                                   Ngày soạn:  26 - 4 - 2018
                                                                                               Ngày dạy: Thứ năm ngày  03 - 5 - 2018 
                 Buổi sáng:

                                         Tiết 1:             chính tả ( nghe - viết )                             
    đàn bê của anh hồ giáo
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài Đàn bê của anh Hồ Giáo. Luyện viết đúng những tiếng có âm đầu ch / tr.

- Rèn kĩ năng nghe viết đúng chính tả; phân biệt âm đầu ch/ tr. 
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:  -  2 HS lên bảng viết, dư​ới lớp viết ở bảng con:
                   bức tranh -  quả chanh; chăm chỉ -  hai trăm; trang vở - chói chang.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài viết chính tả 1 lần, 2 HS đọc lại.

- GV HDHS nhận xét về tên riêng được viết trong bài và cách viết các tên riêng đó.
- HS luyện viết những chữ khó ở bảng con: quấn quýt, quẩn chân, nhảy quẩng, rụt rè, quơ quơ, ..., GV nhận xét, sửa sai cho HS.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở, đọc cho HS soát lại bài. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm, tự làm bài vào vở.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng:   a)  chợ - chờ - tròn.
+ BT 3 ( a ): - GV tổ chức cho HS làm thi theo nhóm ( 3 nhóm - mỗi nhóm 5 HS ) dưới hình thức thi tiếp sức: Viết nhanh những từ   bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.

- Từng nhóm thi làm bài - mỗi nhóm 5 HS tiếp nối nhau lên bảng ghi các từ tìm được.

- Hết thời gian, nhóm nào viết được nhiều từ, đúng thì thắng cuộc.

. Củng cố cách phân biệt âm đầu tr / ch.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài viết. GV nhấn mạnh cách phân biệt âm đầu ch / tr.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. Nhắc HS luyện viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.

                                   Tiết 2:                  luyện từ  và câu                              
Từ trái nghĩa - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
I. Mục đích yêu cầu:

- Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, HS tìm được từ trái nghĩa điền vào chỗ trống trong bảng, nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước; Nêu được ý thích hợp về công việc phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp.
- Rèn luyện KN nhận biết về từ trái nghĩa và từ chỉ nghề nghiệp.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ kẻ sẵn BT 1, 3 ( SGK - T.137, 138 ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu một số TN chỉ về nghề nghiệp, một số TN chỉ về phẩm chất của nhân dân VN ta.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Củng cố KT về từ trái nghĩa.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - 137 ).

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.
- GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng và giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS đọc thầm lại bài TĐ Đàn bê của anh Hồ Giáo một lượt sau đó tự làm bài vào vở BT. 

- 1 HS lên bảng làm bài.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

	        Những con bê cái
	Những con bê đực

	              - Như những bé gái
	      - Như những bé trai

	              - Rụt rè
	      - nghịch ngợm/ bạo dạn/ ...

	              - ăn nhỏ nhẹ, từ tốn
	 - ăn vội vàng, ngấu nghiến/ hùng hục


 + Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài theo mẫu. Một số HS phát biểu ý kiến.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng:

a) Trẻ con: trái nghĩa với người lớn.

b) cuối cùng: trái nghĩa với đầu tiên.

c) xuất hiện: trái nghĩa với biến mất, mất tăm, mất tiêu.

d) Bình tĩnh: trái nghĩa với cuống quýt, luống cuống, hốt hoảng.
. GV khắc sâu KT về từ trái nghĩa.
* HĐ 2: Luyện tập những từ ngữ về nghề nghiệp.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK - 138 ).

- HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm. GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- HS làm việc cá nhân, tự làm bài trong vở BT theo yêu cầu: nối nghĩa thích hợp ở cột B với TN ở cột A. GV mời 1 HS lên bảng nối.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 

           Công nhân - d                                  Công an - b                             Bác sĩ - e                                 

           Nông dân - a                                    Người bán hàng - c
. Củng cố vốn từ ngữ chỉ về nghề nghiệp.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu về từ trái nghĩa, những TN chỉ về nghề nghiệp.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có cố gắng. Nhắc HS tìm hiểu để biết thêm các nghề lao động và nội dung các công việc ấy.

                                          Tiết 3:                          Toán         
T.169: ôn tập về hình học
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, đường thẳng, đường gấp khúc, đoạn thẳng; Biết vẽ hình theo mẫu.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành nhận biết về các hình và vẽ hình theo mẫu.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Hình minh họa BT 1, 2, 3, 4 ( SGK ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc TL các bảng nhân, chia đã học.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.176, 177 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS quan sát từng hình vẽ trong SGK sau đó đọc tên từng hình vẽ.
- Một số HS tiếp nối nhau đọc. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng:

A - Đường thẳng AB.                           E - Hình vuông MNPQ.

B - Đoạn thẳng AB.                             G - Hình chữ nhật GHIK.

C - Đường gấp khúc OPQR.                H - Hình tứ giác ABCD.

D - Hình tam giác ABC.
- GV củng cố KN nhận dạng các hình đã học.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK và gợi ý cho HS nhận dạng hình đã cho: Giống hình ngôi nhà có: . Mái - hình tứ giác.

                             . Tường - hình vuông to.

                             . Cửa sổ - hình vuông nhỏ.

HDHS có thể tô màu: Mái màu đỏ, tường màu vàng, cửa sổ màu xanh.

- HS tự vẽ vào vở. GV bao quát lớp, HD thêm cho những HS còn lúng túng.

- Củng cố KN vẽ hình theo mẫu.

+ Bài 4: - HS quan sát hình vẽ rồi nêu miệng câu TL. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng:

     a) Có 5 hình tam giác.                                                b) Có 3 hình chữ nhật.

- Củng cố KN nhận biết về hình tam giác và hình chữ nhật.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại đặc điểm của một số hình đã học.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ về đặc điểm các hình đã học.

                                Tiết 4                           tự nhiên và xã hội
     ôn tập: tự nhiên
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS khắc sâu kiến thức đã học về thực vật, động vật; nhận biết bầu trời về ban ngày và ban đêm.

- HS có KN quan sát và trình bày những hiểu biết của mình về TN.

- HS có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

II. chuẩn bị: 
- Phiếu bài tập.
- HS: Quan sát thiên nhiên ở xung quanh trường, vườn trường.
III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS nêu khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng và các vì sao.

 2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Tham quan thiên nhiên.
+ Mục tiêu: - Hệ thống những kiến thức đã học về thiên nhiên nhiên.

                    - Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. 

+ Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát thực tế ở ngoài sân trường, vườn trường, yêu cầu HS quan sát kĩ về cây cối và các con vật.

- HS vào lớp làm việc CN, hoàn thành yêu cầu của các BT ghi trong phiếu sau:

. Bài 1: Hãy điền ND thích hợp vào các cột trong bảng sau:

Bảng 1:

	Tên cây cối và các con vật sống trên cạn
	Tên cây cối và các con vật sống dưới nước
	Tên cây cối và các con vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước
	Tên cây cối và các con vật sống trên không
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng 2:

	
	Thường nhìn thấy vào lúc nào trong ngày
	Hình dạng

	Mặt Trời
	
	

	Mặt Trăng
	
	

	Sao
	
	


. Bài 2: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa:

   a) Mặt Trời và Mặt Trăng.

   b) Mặt Trời và các vì sao.

- HS tiếp nối nhau trình bày KQ làm việc của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại các ý kiến đúng.

- Củng cố khắc sâu KT đã học về thiên nhiên.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu KT ôn tập trong tiết học.
- Nhận xét tiết thọc. Nhắc HS tiếp tục tìm hiểu về thiên nhiên.

                                                                                 Ngày soạn: 27 - 4 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ sáu ngày  04 - 5 - 2018
         Buổi sáng:                        
                                        Tiết 1:                     Tập làm văn  

Kể ngắn về người thân
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết dựa theo các câu hỏi gợi ý, kể được một vài nét về nghề nghiệp của người thân; Biết viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn. 

- Rèn kĩ năng nói, viết kể ngắn về người thân.

- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị:

- bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi gợi ý ở BT 1 ( SGK ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2, 3 HS đọc lại bài viết - Kể một việc tốt của em hoặc bạn em. ( BT 3 giờ trước ).

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
- Một số HS nói về nghề nghiệp của một người thân trong gia đình.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện tập kể ngắn về người thân.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1, 2 ( SGK ):
+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của bài và đọc các gợi ý. Cả lớp đọc thầm.
- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài:

+ Bài tập yêu cầu các em kể về nghề nghiệp của người thân dựa vào các câu hỏi gợi ý 

( không phải là trả lời CH )

+ Người thân của em có thể là cha, mẹ, chú, dì, cô, bác, ông, bà, ... của em.

+ Kể tự nhiên theo 1 trong 2 cách:

. Kể dựa sát theo từng câu hỏi gợi ý.

. Kể không dựa hoàn toàn vào các câu hỏi gợi ý  ( có thể kể kĩ hơn. VD: nói về tình cảm với nghề nghiệp, sự tín nhiệm của người khác với người thân, ... )

- 4, 5 HS nói người thân của em chọn kể là ai.

- GV mời 2, 3 HS kể về người thân của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người kể hay.

+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- GV nêu yêu cầu đối với HS: khi viết phải chú ý đặt câu đúng, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng chỗ, biết nối kết các câu thành bài văn.

- HS tự viết bài ( GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS còn lúng túng ).

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.
- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương một số bài viết tốt.
3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố KN tả ngắn về người thân.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS tiếp tục hoàn chỉnh bài viết ( những em chưa xong ).

                                           Tiết 2:                         Toán
T.170: ôn tập về hình học ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác; xếp ( ghép ) hình đơn giản.

- Rèn KN thực hành giải toán về tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác; xếp ( ghép ) hình đơn giản.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: - Bảng phụ vẽ sẵn hình bài tập 4 ( SGK ).
- GV + HS: các mảnh bìa được cắt thành 4 hình tam giác và hình mẫu ( BT 5 - SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nhắc lại cách tính độ dài đường gấp khúc, cách tính chu vi h/ tam giác, hình tứ giác.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.177; 178 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS vận dụng cách tính độ dài đường gấp khúc đã học, tự làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng trình bày bài giải. Lớp nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố về cách tính độ dài đường gấp khúc.
+ Bài 2: - Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- Củng cố cho HS về cách tính chu vi hình tam giác.

+ Bài 3: - Tiến hành tương tự bài 2.

- HS nêu nhận xét về đặc điểm của hình tứ giác ( các cạnh đều bằng nhau và bằng 5 cm ) -> HS có thể tính theo 2 cách. 
- Củng cố cho HS về cách tính chu vi của hình tứ giác.

+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn hình lên bảng. HS quan sát hình vẽ rồi ước lượng -> nhận xét.

-> KL: Độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

- HS tự tính độ dài của hai đường gấp khúc để KT lại.

-> KL: Độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

- Củng cố cho HS cách tính độ dài của đường gấp khúc.

+ Bài 5 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS dùng các hình  tam giác cắt sẵn để ghép, GV mời 1 HS lên bảng ghép. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố về cách xếp ( ghép ) hình.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách tính độ dài đường gấp khúc, cách tính chu vi h/ tam giác, hình tứ giác.
- GV nhận xét tiết học; Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục ôn tập KT đã học để CB cho thi KS cuối năm.
                     
                                   Tiết 3:                      Sinh hoạt
                                                    sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuÈn BỊ :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình:

1. Trưởng ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới:

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
* Hạn chế :………………………………………………………………………………………………

……………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
5. Phương hướng tuần tới:
- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 5: Tự hào đội viên.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp.  

- Duy trì tốt phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

- Tập trung ôn luyện KT để CB chi thi KS cuối năm.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

- Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chủ tịch cùng phó chủ tịch, cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

- Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các bạn.

6. Sinh hoạt văn nghệ .


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                  Tiết 3:                   thủ công

ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi 

theo ý thích ( T. 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ công lớp 2.

- HS làm được ít nhất một sản phẩm thủ công đã học.

- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích SP do mình làm ra.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu một số đồ chơi. 

- HS: giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn cách làm một số đồ chơi đã học.

- GV cho HS lần lượt quan sát mẫu các SP đồ chơi đã làm.

- HS lần lượt nhắc lại quy trình làm các đồ chơi.

- GV chốt các quy trình làm từng đồ chơi:

+ Làm dây xúc xích trang trí.                          + Làm vòng đeo tay.

+ Làm đồng hồ đeo tay.                                   + Làm con bướm.

* HĐ 2: Thực hành.

- HS thực hành làm một trong các đồ chơi đã học.

- GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

( Với những HS khéo tay, làm được ít nhất 2 sản phẩm thủ công đã học; Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo ).

* HĐ 3: Đánh giá sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS trưng bày SP.

- GV cùng một số HS chọn, đánh giá một số sản phẩm đẹp.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lai quy trình làm các đồ chơi đã học.

- GV nhận xét tiết học, Nhận xét sự CB, tinh thần học tập, KN thực hành và SP của HS. Nhắc HS VN tiếp tục làm các đồ chơi để trưng bày ở góc học tập.
                                      Tiết 2:                       Toán (*)                                
Ôn tập về đại lượng 

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6; Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản; Biết giải bài toán có gắn với các số đo.

- Rèn kĩ năng thực hành xem đồng hồ, ước lượng độ dài và giải toán có gắn với các số đo.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. chuẩn bị: 

- Mô hình đồng hồ.
- Nội dung một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: - GV dùng mô hình đồng hồ, quay kim để đồng hồ chỉ số giờ khác nhau như:
                 11 giờ;  9 giờ 15 phút; 2 giờ 30 phút; 4 giờ 15 phút; 6 giờ; ...

- HS  quan sát mô hình đồng hồ rồi đọc tên giờ trên mặt đồng hồ.

- Củng cố KN thực hành xem đồng hồ. 
+ Bài 2: Viết mm; cm; dm; m; km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Một gang tay của mẹ dài khoảng 2 ....

b) Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15 ....

c) Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102 ....

d) Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10 ....

c) Chiếc bút chì dài khoảng 16 ....
- HS đọc yêu cầu của bài, tự làm bài vào vở BT, sau đó nêu miệng KQ.

- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cách ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.

+ Bài 3: Thùng to đựng 42 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng to 12 lít dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu ?
- HS đọc yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán về ít hơn gắn với đơn vị đo đại lượng.

+ Bài 4: Bao gạo cân nặng 40 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 15 kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg ?  
- Các bước tiến hành tương tự bài 3.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn gắn với đơn vị đo kg.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ôn lại KT về đại lượng đã học.

   

                                          Tiết 3:                     chính tả ( * )     
   ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng đoạn “ Từ đầu … đến Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh. Viết hoa đúng các tên riêng ( Bai Vì, Hồ Giáo ), viết đúng các tiếng có âm đầu l - n; s - x; ch - tr và quanh quẩn.
- Rèn KN nghe - viết chính tả. 

- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- HS: Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:       
* H§ 1: HD HS nghe – viÕt.
- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS nêu nhận xét: Những chữ nào trong bài được viết hoa ? Vì sao phải viết hoa ?

- HS luyện viết ở bảng con ( Ba Vì, Hồ Giáo ) và một số tiếng khác: sang, xuân, trong lành, trập trùng, mây trắng, lâu, trên, quanh quẩn, …
- GV đọc cho HS viết bài.
- HS đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nêu ND bài viết. GV chốt: Quang cảnh đầm ấm: đàn bê quấn quýt bên anh Hồ Giáo như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ. Chúng yêu anh vì anh yêu quý, chăm sóc chúng như mẹ chăm con.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài tốt. 
            Buổi chiều:
                                        Tiết 1:                           Toán (*)     
 ôn tập về đại lượng
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động; Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg, km.

- Rèn KN nhận biết về thời gian; KN làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị đo độ dài, khối lượng.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in - T.95 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS  đọc yêu cầu của bài, nêu nhận biết về các thông tin trong bài.

- GVHDHS vẽ thêm kim đồng hồ chỉ thời gian tương ứng cho mỗi hoạt động nêu trong bài.

- GV có thể hỏi thêm HS về thời gian Ngọc dành cho HĐ tưới cây là bao nhiêu phút ?

- Củng cố KN nhận biết về thời gian dành cho các HĐ.

+ Bài 2: - HS tự đọc, phân tích đề bài, xác định dạng toán: Bài toán về ớt hơn.

-> đưa ra phép tính giải ( phép trừ ).

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở, Một HS lên bảng làm bài. 

- Lớp nhận xét, GV chốt lời giải đúng.
- Củng cố cho HS về KN trình bày giải toán về ớt hơn liên quan đến đơn vị đo KL.

+ Bài 3: - HS đọc đề toán.

- GVHDHS nhận biết bài toán: Cho biết thời gian bắt đầu đi từ A ( lóc 7 giờ ) và thời gian đi  hết quãng đường AB ( trong 3 giờ ). Tính thời gian lúc đến B ( đến B nơi lúc mấy giờ ).

- GV giải thích: Đi từ A đến B hết 3 giờ mà bắt đầu đi từ A lóc 7 giờ. Sau đó HDHS đặt được phép tính: 7 giờ + 3 giờ = 10 giờ.

-> Chuyển dịch sang ngôn ngữ " thời gian " để TL câu hỏi của bài toán và trình bày lời giải:                                      

                                      Ô tô đến B lóc:

                                     7 + 3 = 10 ( giê ).

                                                  Đáp số: 10 giờ .

- Củng cố KN trình bày giải bài toán liên quan đến đơn vị đo thời gian.
+ Bài 4: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- GV vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán lên bảng, HS quan sát sơ đồ.

- GV gióp HS hiểu: Việc tìm khoảng cách giữa hai địa điểm ( từ tàu đánh cá đến đèn biển ) tương ứng với việc thực hiện phép tính:  4 - 3  =  1 ( km ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải toán có lời văn liên quan đến phép trừ với đơn vị đo là km.
* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về đại lượng.
                                      Tiết 2:                      luyện viết
bài 34: ôn Luyện các chữ hoa: A, M, N, Q, v ( kiểu 2 )

I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đư​​ợc ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- GV : Mẫu chữ viết hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).

- HS: Vở ô li để luyện viết.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - HS  viết ở bảng con: Việt Nam.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện viết các chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).
- HS lần lượt nhắc lại cấu tạo của các chữ hoa: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).  
- GV nêu yêu cầu viết: mỗi chữ - viết 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ.

- HS luyện viết vào vở ô li theo yêu cầu trên. GV theo dõi, uốn nắn thêm cho những HS viết chậm, còn lúng túng.

* HĐ 2:  HS luyện viết các câu ứng dụng.
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: 

+ Anh hùng dân tộc.

+ Mặt hoa da phấn.

+ Nói lời hay, làm việc tốt.

+ Quân dân một lòng.

+ Việt Nam thân yêu.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết các câu ứng dụng vào vở ô li ( mỗi câu - viết 4 lần ).

- GV theo dõi, uốn nắn giúp HS viết đúng mẫu chữ.
* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa ( kiểu 2 ) đã học.

               Tiết 3:                          hoạt động ngoài giờ lên lớp
Hội vui học tập: Thi kể chuyện bác hồ ( tiếp )

I. Mục đích yêu cầu:
 - HS  biết kể các câu chuyện về Bác Hồ dựa theo trí nhớ hoặc tranh minh hoạ..

 - Rèn KN kể chuyện về Bác Hồ.

 - GDHS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

 II. CHUẨN BỊ:

 - Sưu tầm các câu chuyện, tư liệu kể về Bác Hồ.

 III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Tập kÓ trong nhãm.

- GV chia HS thành các nhóm 4 + Giao nhiệm vụ rồi HD các nhóm tập kể. 
- HS tự chọn câu chuyện yêu thích đúng chủ đề rồi tập kể trong nhóm.

 - GV theo dõi hướng dẫn thêm cho các nhóm.

 * HĐ 2: Thi kể trước lớp.
 - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. 

 - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét -> bình chọn nhóm kể hay nhất để tuyên dương.
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.
 - GV hỏi HS về ND một số câu chuyện.

 - Nhận xét tiết học. Dặn kể lại chuyện cho người khác nghe.

                                       Tiết 2:                  tiếng việt ( * )                              
luyện tập: Kể ngắn về người thân
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết kể về nghề nghiệp của một người thân theo các câu hỏi gợi ý; Biết viết lại được những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn đơn giản, chân thật. 

- Rèn kĩ năng nói, viết kể ngắn về người thân.

- GDHS tình cảm yêu quý những người thân.

II. chuẩn bị: - Bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi gợi ý.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập kể về người thân.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập sau:
Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em ( bố, mẹ, chú hoặc dì, ... ) theo các câu hỏi gợi ý sau:
a) Bố ( mẹ, chú, dì, ... ) của em làm nghề gì ?

b) Hằng ngày, bố ( mẹ, chú, dì, ... ) làm những việc gì ?

c) Những việc ấy có ích như thế nào ?
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đọc các gợi ý. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nêu yêu cầu đối với HS: 
+ Kể tự nhiên theo 1 trong 2 cách: . Kể dựa sát theo từng câu hỏi gợi ý.

. Kể không dựa hoàn toàn vào các câu hỏi gợi ý ( có thể kể kĩ hơn. VD: nói về tình cảm với nghề nghiệp, sự tín nhiệm của người khác với người thân, ... )

+ Khi viết phải chú ý đặt câu đúng, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng chỗ, biết nối kết các câu thành bài văn.

- 4, 5 HS nói người thân của em chọn kể là ai.

- HS tự viết bài vào vở ( GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS còn lúng túng ).
- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.
- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương một số bài viết tốt.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS liên hệ nói về tình cảm đối với người thân.
- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS VN tiếp tục hoàn chỉnh bài viết ( những em chưa xong ), những HS viết chưa đạt, VN viết lại.

                                           Tiết 3:                        Toán ( * )
ôn tập về hình học
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về: tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
- Rèn KN thực hành giải toán về tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Nội dung các bài tập liên quan.

- Vở Bài tập toán 2 - tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3 ( Vở BT Toán 2 - tập 2 - T. 90 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS  nhắc lại cách tính độ dài đường gấp khúc.

- HS vận dụng cách tính độ dài đường gấp khúc đã học, tự làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng trình bày bài giải. Lớp nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố về cách tính độ dài đường gấp khúc.
+ Bài 2: - Các bước tiến hành tương tự bài 1.
- Củng cố cho HS về cách tính chu vi hình tam giác.
+ Bài 3: - Tiến hành tương tự bài 2.
- HS nêu nhận xét về đặc điểm của hình tứ giác ( các cạnh đều bằng nhau và bằng 10 dm ) -> HS có thể tính theo 2 cách.
- Củng cố cho HS về cách tính chu vi của hình tứ giác.
+ Bài 4: 
a) Tính chu vi hình tam giác có số đo của ba cạnh là ba số tự nhiên liên tiếp với đơn vị đo là cm, biết độ dài cạnh ngắn nhất là 12 cm. 
b) Tính chu vi hình tứ giác có số đo của bốn cạnh là bốn số tự nhiên liên tiếp với đơn vị đo là dm, biết độ dài cạnh ngắn nhất là 15 dm. 
- GV giúp HS nhận biết các số TN liên tiếp:

.( a ) - số nhỏ nhất là 12 -> 3 số TN liên tiếp là: 12; 13; 14. 

.( b ) - số nhỏ nhất là 15 -> 4 số TN liên tiếp là: 15; 16; 17; 18.
-> HS xác định được độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đã cho.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố KN tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại cách tính tính độ dài đường gấp khúc; cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- GV nhận xét tiết học; Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tiếp tục ôn tập KT đã học để CB cho thi KS cuối năm.
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